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Đây là một trong những trở ngại đáng kể vì đơn vị 
chưa chủ động phát hiện vấn đề và đề đạt những 
chương trình, kế hoạch kịp thời. Do đó chưa dành 
được sự quan tâm cần thiết của các nhà lãnh đạo 
địa phương. 

* Vị thành niên và thanh niên là đối tượng hưởng lợi 
của chính sách thì chưa nghe tới chính sách đó, do vậy 
còn rất mơ hồ về việc đưa ra những mong muốn hay 
yêu cầu thực thi chính sách đối với người có chức 
năng. 

Phỏng vấn sâu thanh thiếu niên cho thấy phần 
nhiều các em chưa nghe tới chính sách này, tuy vậy 
3/4 em được hỏi cho là cần phải tăng cường công tác 
này vì TTN thực sự có nhu cầu và vấn đề này họ rất 
quan tâm và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. 

Kết luận 
Quá trình triển khai chính sách CS SKSS VTN và 

TN ở Đồng Tháp còn chưa được tiến hành một cách 
kịp thời mặc dù chính sách đã được ban hành từ 2006. 
Nhìn chung công tác CS SKSS đang được thực hiện 
thuần túy như nhiệm vụ chuyên môn của TTCSSKSS 
vì chưa có Kế hoạch tổng thể của tỉnh về tăng cường 
công tác này cũng như nguồn lực đầu tư riêng cho nó. 
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc chậm trễ là do đơn 
vị điều phối chưa xây dựng được kế hoạch thực thi của 
tỉnh và chưa có số liệu để thuyết phục các nhà lãnh 
đạo địa phương trong công tác chỉ đạo và đầu tư 
nguồn lực. Tuy nhiên trong bối cảnh TTN thực sự thấy 

rằng họ cần phải được đáp ứng tốt hơn về truyền thông 
và dịch vụ khám chữa bệnh liên quan đến SKSS thì 
đây là một trong những điểm mấu chốt khiến cơ quan 
chức năng của tỉnh cần sớm tăng cường thực thi chính 
sách này. 

Nghiên cứu khẳng định cần tăng cường khả năng 
lập kế hoạch và tính chủ động của người điều phối và 
vận động thu hút sự quan tâm của lãnh đạo địa 
phương và các nghành liên quan cũng như thiết lập cơ 
chế kiểm tra, giám sát mới có thể tăng cường việc thực 
thi chính sách CS SKSS VTN và TN nói riêng cũng 
như chính sách y tế nói chung. 
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Đánh giá kết quả phẫu thuật XUẤT HUYẾT DỊCH KÍNH  
trong bệnh võng mạc đáI tháo đường tăng sinh 

 
Cung Hồng Sơn - Bệnh Viện Mắt Trung ương 

TÓM TẮT 
Bệnh võng mạc đái tháo đường tăng sinh là biến 

chứng nặng dễ dẫn đến mù nếu không được điều trị. 
Nghiên cứu lâm sàng, 75 mắt của 65 bệnh nhân có 

xuất huyết dịch kính do bệnh võng mạc đái tháo đường 
tăng sinh có thị lực từ ST (+) đến đếm ngón tay 3m, 
thời gian theo dõi sau phẫu thuật 1 năm. Tại khoa Đáy 
Mắt – Màng Bồ Đào Bệnh Viện Mắt Trung ương. 

Kết quả: Sau phẫu thuật thị lực tặng có 59 mắt 
(78,7%), thị lực không thay đổi 10 mắt (13,2%). Các 
biến chứng sau phẫu thuật như xuất huyết dịch kính tái 
phát 22 mắt (29,3%), bong võng mạc 4 mắt (5,3%).  

Kết luận: Đây là phương pháp điều trị gớp phần làm 
giảm nguy cơ mù lòa ở bệnh nhân bị bệnh võng mạc 
đái tháo đường tăng sinh. 

Summary 
Proliferative diabetic retinopathy is a severe 

complication of diabetic disease easily leading blind, if 
the treatment is not conducted. 

Methods: 75 eyes of 65 patients had vitreous 
haemorrage due to proliferative diabetic retinopathy 
with the vision acuity (VA) from light perception (+) to 
counting finger 3 m, follow up after surgery at least 1 
year at the Retinal and Uveal Department in Vietnam 
National Institute of Opthalmology.  

Kết quả: Sau phẫu thuật thị lực tặng có 59 mắt 
(78.7%), thị lực không thay đổi 10 mắt (13.2%). Các 
biến chứng sau phẫu thuật như xuất huyết dịch kính tái 
phát 22 mắt (29.3%), bong võng mạc 4 mắt (5.3%).  

Kết luận: Đây là phương pháp điều trị phần làm 
giảm nguy cơ mù lòa ở bệnh nhân bị bệnh võng mạc 
đái tháo đường tăng sinh. 

Results: After surgery 59 eyes (78.7%) had VA 
increased, 10 eyes (13.2%): the VA was not changed. 
Complications after surgery such as: recurrence 
vitreous haemorrage in 22 eyes (29.3%), retinal 
detachment in 4 eyes (5.3%).  

Conclusion: Vitrectomy with endo-ocular laser is 
good methode to treat proliferative diabetic retinopathy 
with vitreous haemorrage. 

đặt vấn đề 
Bệnh võng mạc đái tháo đường (VMĐTĐ) là một 

trong những nguyên nhân gây mù hàng đầu ở các 
nước phát triển, đặc biệt là khi bệnh tiến triển nặng đến 
giai đoạn biến chứng như xuất huyết dịch kính (XHDK), 
bong võng mạc (BVM), glôcôm tân mạch…Nhưng từ 
khi có phương pháp điều trị cắt dịch kính ra đời, đã góp 
phần đáng kể trong việc điều trị bằng phẫu thuật các 
bệnh lý dịch kính-võng mạc, nhất là bệnh lý XHDK. 
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ đề cập đến điều trị 
cắt dịch kính trên mắt bị XHDK do biến chứng của 
bệnh VMTĐ tăng sinh. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Đối tượng nghiên cứu: 
Những bệnh nhân bị XHDK do bệnh VMĐTĐ tăng 

sinh, điều trị tại khoa Đáy mắt – Màng Bồ Đào thuộc 
Bệnh Viện Mắt Trung Ương, được phẫu thuật từ tháng 
10/2005 đến tháng 10/2006. 

Tiêu chuẩn chọn bệnh: 
- Bệnh nhân bị XHDK do bệnh VMTĐTĐ tăng sinh. 
- Thị lực: Sáng tối (+) đến đếm ngón tay 3 mét 
Tiêu chuẩn loại trừ: 
- Đã phẫu thuật cắt dịch kính. 
- Tân mạch mống mắt nhiều, glôcôm tân mạch. 
- Mắt đã có biến chứng bong võng mạc 
- XHDK do nguyên nhân khác. 
2. Phương pháp nghiên cứu: 
- Thiết kế: tiến cứu, lâm sàng, theo dõi theo chiều 

dọc. 
- Phương tiện: Camera nội nhãn; Máy cắt dịch kính; 

Máy Laser nội nhãn. 
Phương pháp: 
Khám lâm sàng: đo thị lực, đo nhãn áp, khám đáy 

mắt. 
Khám cận lâm sàng: siêu âm, chụp đáy mắt. 
Phương pháp phẫu thuật: cắt dịch kính có sử dụng 

camera nội nhãn. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Có 35 bệnh nhân nam (41mắt) và 30 bệnh nhân nữ 

(34 mắt), tổng cộng là 75 mắt. Đái tháo đường đường 
týp 1 có 12 mắt, týp 2 có 63 mắt, có 35 mắt đã làm 
lase quang đông trước đây.  

Bảng 1: Thống kê theo giới 
Giới tính Số bệnh nhân Tỷ lệ 

Nam 35 (41 mắt) 54,7% 
Nữ 30 (34 mắt) 45,3% 

 
Bảng 2: Thống kê theo tuổi 

Tuổi Số bệnh nhân Tỷ lệ 
20 - <40 

 10 15,4% 

40 - <60 20 30,8% 
>60 35 53,8% 

 
Bảng 3: Kết quả về thị lực chi tiết. 

Thị lực Sau mổ 
1 tuần 

Sau mổ 
1 tháng 

Sau mổ 
3 tháng 

Sau mổ 
6 tháng 

Sau mổ 
1 năm 

St(+)-®nt1m 26 22 15 15 16 
§nt 1m-®nt 5m 34 32 28 26 21 

1/10-5/10 15 20 28 29 30 
>5/10 0 1 4 5 8 
Tổng 75 75 75 75 75 

 
Bảng 4: Biến chứng sau mổ 

Số mắt XHDK t i̧ ph ţ BVM 
75 22 (29,3%) 4 (5,3%) 

 

BÀN LUẬN 
Một trong những biến chứng của bệnh đái tháo 

đường là bệnh võng mạc tăng sinh, gây ra những biến 
đổi ở mạch máu của võng mạc. Cách phân loại các giai 
đoạn của bệnh võng mạc đái tháo đường như sau: [1] 

Bệnh VMĐTĐ không tăng sinh  
Bệnh VMĐTĐ không tăng sinh trung bình, 
Bệnh VMĐTĐ không tăng sinh nặng hoặc tiền tăng 

sinh: ở giai đoạn này nguy cơ tân mạch là rất lớn. 
Bệnh VMĐTĐ tăng sinh nhẹ: có tân mạch trước 

võng mạc, kích thước <1/2 đường kính gai thị. 
Bệnh VMĐTĐ tăng sinh trung bình: có tân mạch 

trước võng mạc, kích thước >đường kính gai thị, hoặc có 
tân mạch trước gai, kích thước <1/2 đường kính gai thị. 

Bệnh VMĐTĐ tăng sinh nặng: có tân mạch trước 
gai thị, kích thước lớn hơn > 1/3 đường kính gai thị. 

Bệnh VMĐTĐ tăng sinh có biến chứng: khi có tân 
mạch, biến chứng dễ xẩy ra là xuất huyết trước võng 
mạc, hoặc xuất huyết trong dịch kính, co kéo của 
màng tân mạch có thể gây ra BVM do co kéo. ở giai 
đoạn cuối có tân mạch mống mắt và glôcôm tân mạch 
xuất hiện. 

Tương ứng với mỗi giai đoạn đều có chỉ định điều 
trị, nhưng chủ yếu là lase quang đông võng mạc và cắt 
dịch kính. Do đó từ giai đoạn bệnh VMĐTĐ không tăng 
sinh nặng là có nguy cơ có tân mạch và giai đoạn bệnh 
VMĐTĐ tăng sinh nhẹ trở đi là có tân mạch, vì vậy 
nguy cơ xuất huyết trong dịch kính là có thể xẩy ra. 
Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi là điều trị XHDK 
bằng cách cắt dịch kính, là một trong nhiều giai đoạn 
tiến triển của bệnh VMĐTĐ. 

Mục đích của phẫu thuật cắt dịch kính là tháo hết 
máu trong buồn dịch kinhs và làm lase quang đông nội 
nhãn, diệt những tân mạch tăng sinh và giải phóng trục 
thị giác và cải thiện thị lực cho bệnh nhân. 

Về thị lực: 
Tất cả các mắt được theo dõi 1 năm. Chúng tôi 

nhận thấy thị lực tăng so với lúc vào chiếm tỉ lệ 70%, 
thị lực không thay đổi so với lúc đầu vào là 20%, thị lực 
giảm so với lúc đầu vào là 10%. 

Bảng 5: 
Thị lực 

Tác giả 
Thị lực tăng 

(%) 
Thị lực không 

đổi (%) 
Thị lực 

giảm (5) 
Peyman (1978) [2] 66 27 7 

Blankenship (1979)[2] 61 22 17 
Machemer (1981)[2] 59 21 20 
Thompson (1987)[2] 81 2 17 

Cung Hồng Sơn 59 (78,7%) 10 (13,3%) 6 (8%) 
 
Bảng 6: 

 
Tác giả 

Thị lực so với 
lúc vào (%) 

TL: ≥1/10 
(%) 

TL: ST (-) 
(%) 

Blankenship (2001) [3] 59 - 83 40 – 62% 5 – 17% 
Cung Hồng Sơn 78,7% 50,1% 4% 

 
Về biến chứng XHDK tái phát sau mổ: 
XHDK tái phát sau mổ cắt dịch kính thường gặp 

khoảng 30% trường hợp [4] [5], nhưng xuất huyết này 
được hấp thụ lại từ 4 tuần đến 10 tuần sau đó [5]. Các 
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tác giả khuyên nên kết hợp laser quang đông trong lúc 
mổ sẽ làm giảm tỷ lệ xuất huyết tái phát sau mổ [6] 

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 22 mắt, XHDK 
tái phát chiếm 29,3%, đa số xuất huyết từ 1 tháng đến 
3 tháng. 

Bảng 7: 
Tác giả XHDK t i̧ ph ţ 

Schachat (1983) 30% 
Tolentino (1969) 30% 
Cung Hồng Sơn 29,3% 

  
3. Về biến chứng BVM: 
Chúng tôi có 4 mắt bị BVM chiếm 5,3%, nhóm tác 

giả của Nauman có biến chứng BVM là 8% (chỉ nghiên 
cứu trên bệnh nhân bị tiểu đường tysp 1). 

Bảng 8: 
Tác giả Biến chứng BVM 

Nauman (1996) 8% 
Cung Hồng Sơn 5,3% 

 
KẾT LUẬN 
Phẫu thuật cắt dịch kính điều trị XHDK biến chứng 

của bệnh VMĐTĐ tăng sinh có thể làm tăng thị lực và 
làm giảm nguy cơ mù lòa. 
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Can thiệp giảm mức độ sử dụng rượu bia ở nam giới  

tại xã Lê Lợi, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm 2009-2011: kết quả ban đầu  
 

Lê Thị Kim ánh, Nguyễn Hoàng Giang, nguyễn tuấn hưng 
Tóm tắt 
Sử dụng rượu bia (SDRB) quá mức mang lại những 

ảnh hưởng tiêu cực cho con người về thể chất, tinh 
thần và xã hội. Can thiệp Brief nhằm giảm mức độ 
SDRB được WHO xây dựng bắt đầu bằng đánh gi  ̧
mức độ SDRB (bộ câu hỏi AUDIT) theo 4 vùng nguy 
cơ, từ đó có chiến lược can thiệp phù hợp. Nghiên cứu 
nhằm triển khai và đánh giá hiệu quả can thiệp Brief 
trên nam 20-40 tuổi tại Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương 
năm 2009-2011. Đánh giá ban đầu của can thiệp là 
nghiên cứu cắt ngang kết hợp phương pháp định tính. 
Kết quả: Hầu hết đối tượng đã từng SDRB (90,1%), tỷ 
lệ SDRB ở mức độ có nguy cơ (AUDIT II, III, IV) 
khoảng 40%. Mức độ SDRB khác nhau theo tuổi và 
trình độ học vấn. Các yếu tố thúc đẩy SDRB là sự tiếp 
cận dễ dàng với rượu/bia, thói quen và sở thích, yếu tố 
văn hóa và quan niệm xã hội, duy trì các mối quan hệ 
xã hội, thiếu kiến thức liên quan đến rượu/bia. Các yếu 
tố rào cản gồm sự lo ngại về sức khỏe, các vấn đề tiêu 
cực do rượu/bia, lo ngại chất lượng rượu, sự quan tâm 
động viên từ người xung quanh. Từ kết quả, nghiên cứu 
đã phát triển bộ tài liệu truyền thông Brief để tiến hành 
can thiệp ở các vòng điều tra tiếp theo. 

Từ khóa: AUDIT, Brief, rượu bia, nam giới. 
Summary 
Background: Alcohol-related problems have been 

one of the leading public health problems in the world. 
WHO developed Alcohol Use Disorders Inventory Test 
(AUDIT) to clasify alcohol use into 4 zones, accordingly 

followed by Brief Intervention (BI). Aim and method: A 
time-series intervention study has been conducted in 
managing alcohol use of men aged 20-40 in Le Loi, 
Chi Linh, Hai Duong, 2009-2011. At the first phase, a 
formative research was designed and associated with 
qualitative methods to assess alcohol use situation 
perception. Findings: Most of participants have ever 
used alcohol (90,1%) and harzadous and harmful use 
(AUDIT II, III, IV) was about 40%. Pattern of alcohol 
use was different by age and educational. Some 
factors leading alcohol use were accessibility, habit; 
culture, social norms, frienship making, and lack of 
health knowledge. Conversely, barriers of alcohol use 
included health status, social problems, quality of 
alcohol, and good influence from relatives. In 
companion with BI guidelines, the results were 
principles for developing appropriate and helpful 
communication tools for next phases of the study. 

Keywords: Brief intervention, BI, Viet Nam, AUDIT, 
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Đặt vấn đề 
Vấn đề sử dụng rượu bia 
Lạm dụng rượu bia chiếm 4% gánh nặng bệnh tật 

toàn cầu, chỉ sau sử dụng thuốc lá (4,1%) và cao huyết 
áp (4,4%). Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nghiện 
rượu/bia xếp hàng thứ 5 trong 10 nguy cơ đối với sức 
khoẻ. Các nhà nghiên cứu (NC) đã đưa ra kết luận 
rằng nếu gia tăng mức bình quân sử dụng 1 lít 


